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TRƯỜNG THCS QUẢNG THẮNG NĂM 2021
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 “ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị công lập”
- Căn cứ Quyết định số  của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  Hải Hà về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

         Căn cứ các quy định, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi của Nhà nước ban hành;

         Căn cứ tình hình biên chế của nhà trường năm 2021 

II. NGUỒN THU
 Trường THCS Quảng Thắng thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ mọi chi phí hoạt động.

 Nguồn thu Học phí: Thực hiện theo hướng dẫn 2422/SGDĐT-KHTC ngày 16/9/2020 của Sở GD &ĐT Quảng Ninh “ hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục  năm học 2019- 2020”. 

- Chế độ miễn, giảm học phí và chi phí học tập đối với học sinh: Thực hiện theo NĐ 86/2015/NĐ-CP và QĐ 292/2016/QĐ-UBND ngày 01/2/2016 của UBND Tỉnh Quảng Ninh.

III. MỤC ĐÍCH  XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
1. Thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong việc tổ chức công việc, sắp xếp bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng nguồn thu nhằm từng bước cải thiện thu nhập cho cán bộ, viên chức của trường;

- Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho Hiệu trưởng; 

- Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức của trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước; cơ quan quản lý cấp trên; cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định;

- Sử dụng tài sản, tài chính của trường đúng mục đích, có hiệu quả;

- Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí;

- Tạo công bằng trong đơn vị, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người có năng lực trong đơn vị.

IV. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

 1. Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo trong hành lang pháp lý

 -  Quy chế chi tiêu nội bộ do Hiệu trưởng ban hành sau khi tổ chức thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ chức Công đoàn đơn vị. Quy chế chính thức phải được thông qua tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của trường, được thể hiện bằng văn bản chính thức. 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ được gửi đến  Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi. 
3. Nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mức chi thống nhất trong trường, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu quả, tăng cường công tác quản lý và phù hợp với hoạt động đặc thù của trường. 

4. Đối với nội dung chi thuộc phạm vi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (chi quản lý, chi nghiệp vụ thường xuyên) đã có chế độ tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, Hiệu trưởng được quyết định mức chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý, nhưng tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Việc xây dựng theo quan điểm hệ thống và đồng bộ.

5. Những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của trường, trong phạm vi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành thì Hiệu trưởng có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của trường.

6. Một số tiêu chuẩn, định mức và mức chi sau trường phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước:

6.1. Chế độ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

6.2. Chế độ chính sách thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);

6.3. Chế độ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

7. Hiệu trưởng được quyết định mức trích cụ thể của các quỹ và việc sử dụng các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị.

8. Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, đơn vị, cá nhân phải bảo đảm có chứng từ, hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định, trừ các khoản thanh toán, thanh toán công tác phí được trường thực hiện chế độ khoán theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

9. Không được dùng kinh phí của trường để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài sản trang bị tại nhà riêng hoặc cho cá nhân mượn để sử dụng cho việc riêng dưới bất kỳ hình thức nào  
V. NỘI DUNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
1. Tổ chức bộ máy

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo biên chế năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

- Tổ chuyên môn có 2 tổ (Tổ  KHXH; Tổ KHTN).

2. Biên chế trong nhà trường

- Tổng biên chế và hợp đồng lao động trong đơn vị theo chỉ tiêu kế hoạch: 17 đồng chí, trong đó 15 biên chế  và 2 hợp đồng bảo vệ.

- Tổng số lớp: 5 lớp.

- Tổng số học sinh: 153 em.

3. Nguồn tài chính của đơn vị.

- Nhà trường là đơn vị sự nghiệp do NSNN bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động.

- Kinh phí giao tự chủ cuối năm trước chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.

- Thu học phí, thực hiện theo hướng dẫn 2422/SGDĐT-KHTC ngày 16/9/2020 của Sở GD &ĐT Quảng Ninh “ hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục  năm học 2019- 2020”. 
- Chi 60% : Sự nghiệp GD, 40% cho tăng lương cơ bản
- Chế độ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh: Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Quyết định số 292/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn  2016 - 2020 (có hiệu lực từ tháng 01/2016).
VI. NỘI DUNG, ĐỊNH MỨC CHI

1. Chi thanh toán cá nhân

1.1. Chi lương và các khoản phụ cấp theo lương. 

 Thanh toán đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng chế độ đang hiện hành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động do cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở thực hiện đủ ngày công, giờ công  
1.2. Chi thanh toán thêm giờ 
Áp dụng Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT –BGD-BNV-BTC ngày 08/03/2013 của Liên tịch  Bộ GD – Nội vụ- Bộ tài chính “ Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương thêm giờ …..đối với nhà giáo trong cơ sở công lập” 
Thực hiện theo đúng quy định. Chỉ thanh toán thừa giờ cho những giáo viên đã dạy đủ số tiết theo quy định 19 tiết/tuần theo TT 28/2009/TTBGD-ĐT và TT 15/2017 ngày 09/06/2017 “ Quy định chế độ làm việc đối với GV phoor5 thông hoặc dạy thay cho giáo viên nghỉ chế độ ( Thai sản, ốm đau), thêm giờ do thiếu giáo viên hoặc GV tham gia các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền điều động: Học tập bồi dưỡng, Thanh tra, kiểm tra)
Định mức số giờ dạy thêm trong năm: Không quá 200 giờ/ năm/GV

Thời gian thanh toán:  Theo học kỳ

1.3. Chi thanh toán ngoài trời cho giáo viên dạy thể dục :   Thực hiện theo QĐ số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ “ Quy định về chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với GV thể dục”. 
1.4. Thanh toán thêm giờ hành chính cho cabs bộ giáo viên, nhân viên  
- Áp dụng TT số 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 05/01/2005 của liên bộ Bộ nội vụ - Bộ tài chính  và công văn  số 07/2013/TTLT- BGDĐT- BNV- BTC ngày 08/03/2013 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ nội vụ - Bộ tài chính.

 Trên cơ sở thực hiện đủ ngày công giờ công theo quy định  40 giờ/tuần nhưng do tính chất công việc phải làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị hoặc của cấp trên. Định mức không quá 200 giờ/năm/người.  
* Thanh toán thêm giờ cho GV ôn luyện HS giỏi thi cấp tỉnh, huyện  nhưng phải có kế hoạch  của cấp trên : 18 Tiết/1 đợt ôn
1.5.Mức tính:   
* Đối với trường hợp làm thêm vào ban ngày:    
Tiền lương làm thêm giờ ban ngày = Tiền lương giờ x150%(200%,300%: x số giờ thực tế 

Trong đó: Mức 150% áp dụng làm thêm vào ngày thường. Mức 200%  áp dụng làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần. Mức 300% áp dụng làm thêm vào ngày lễ, tết.  
* Trường hợp làm thêm vào ban đêm : 

Tiền làm thêm giờ ban đêm = Tiền lương thêm 1 giờ x 130% x số giờ thực tế .  
2. Chi nghiệp vụ chuyên môn:  
2.1. Chi thanh toán dịch vụ công cộng: 

- Điện: Chi theo thực tế phát sinh trên cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm tiết kiệm tối đa của mỗi CB,GV,NV và học sinh nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu hoạt động trong nhà trường. 
- Vệ sinh môi trường:  chi mu nguyên liệu xử lý bể phốt, vệ sinh môi trường, nạo vét cống rãnh, diệt trừ mối muỗi, thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh …: Chi theo nhu cầu thực tế phát sinh do Hiệu trưởng quyết định . Tất cả các khoản chi phải có đầy đủ hồ sơ chứng từ hợp lý, hợp pháp.

2.2. Vật tư văn phòng :
* Văn phòng phẩm giáo viên : Thực hiện khoán 

Định mức chi: 60.000đ/tháng học x 9 tháng = 540.000đ

Thanh toán vào hai kỳ, mỗi kỳ học : 270.000đ

* Văn phòng phẩm cho công tác quản lý, hành chính ( Mực in, giấy in, bút, giấy nhớ…) : Chi theo nhu cầu thực tế của từng bộ phận trên cơ sở sử dụng tiết kiệm.

- Định mức chi: Không quá 12.000.000đ/ Quý

- Đổ mực in, mực máy photo : không qua 20.000.000đ/ năm

Nếu phát sinh nhu cầu cần kinh phí lớn hơn do Hiệu trưởng quyết định


* Công cụ, dụng cụ, vật tư khác văn phòng khác ( bao gồm mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng ): Chi theo nhu cầu thực tế trên cơ sở tiết kiệm

* Vât tư văn phòng cho công tác vệ sinh khu hiệu bộ, hành chính: Định mức không quá 6.000.000đ/ quý.

Tất cả các khoản chi vật tư văn phòng được mở theo dõi, cấp phát trực tiếp theo quy định.

2.3. Thông tin liên lạc (Điện thoại, Internet, báo chí..):

* Sử dụng điện thoại bàn cố định tại trường:  Không quá 200.000đ/tháng
* Báo chí: Đặt mua báo GD&TĐ, báo TNTP : 6.000.000đ/năm

* Mạng Internet: Thanh toán theo thực tế.

Hình thức thanh toán:  Chuyển khoản theo hóa đơn

* Tuyên truyền, quảng cáo, phom ảnh, bưu phí..: Chi theo nhu cầu thực tế

2.4.Chi hội nghị, tiếp khách:
a.Chi phí Hội nghị:

Thực hiện theo TT40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính “ Về quy định chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị” và công văn số 5806/UBND ngày 09/08/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh.
Đối tượng áp dụng:  Khai giảng năm học, sơ kết, tổng kết, Hội nghị CBVCLĐ, hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ..

Định mức chi: 

· Báo cáo viên, giảng viên: 150.000đ/buổi.

- Thuê mướn hội trường( Trường hợp địa không đáp ứng được số lượng đai biểu tam dự): Chi theo thực tế.
- Tài liệu Hội nghị: Chi theo thực tế.

- Chi nước uống : 15.000đ/buổi

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương: 150.000đ/người

- Trang trí khánh tiết: không quá 300.000đ/cuộc

Ngoài các khoản chi theo quy định chưa có ở trên, nếu có phát sinh ( Phù hợp với điều kiện thực tế ) sẽ thanh toán theo quy định hiện hành. Phát sinh kinh phí lớn hơn do Hiệu trưởng quyết định.

b. Chi tiếp khách:

Định mức chi: 

- Nước uống : 15.000đ/người/buổi

- Chi ăn: 

+ Khách Trung ương, các nhà đầu tư tài trợ, viện trợ các tỉnh, thành phố. Đoàn cách mạng lão thành, già làng, trưởng bản:  200.000đ/ xuất

+ Khách còn lại: 150.000đ/xuất.

2.5. Chế độ công tác phí:

Thực hiện theo TT40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính “ Về quy định chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị” và công văn số 5806/UBND ngày 09/08/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

a. Tiền vé xe:  Theo giá vé hiện hành của tuyến đường đi công tác. Trường hợp không có vé được thanh toán bằng bảng kê.
- Đi công tác tại các xã trong huyện( Quảng Đức, Quảng Sơn, Đường Hoa, Tiến Tới) :   80.000 đ/ 2lượt ; Đảo Cái chiên : 150.000đ/2 lượt.

b. Phụ cấp lưu trú :  Tính ngày bắt đầu đi công tác đến khi về đơn vị :

* Đi công tác trong nội huyện ( Quảng Sơn, Quảng Đức, Đường hoa, Tiến tới) đi về trong ngày :  70.000đ/ngày.

- Đi công tác Đảo Cái Chiên : Đi về trong ngày : 150.000đ/ngày. Đi  công tác  qua đêm : 200.000đ/ngày

* Đi công tác ngoài huyện :

 Mức phụ cấp : 150.000đ/người/ngày (đi về trong ngày).
 Mức phụ cấp : 200.000đ/người/ngày ( Công tác qua đêm)

* Công tác vùng biển, đảo :  250.000đ/ngày

c. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công tác :
- Hình thức thanh toán : Khoán 

- Mức thanh  toán : 

* Đi công tác ở quận thuộc Thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và Thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh ( Thành phố Hạ Long) : 450.000đ/ người/ngày

* Đi công tác tại các huyện thuộc Thành phố trực thuộc TƯ, Thị xã, Thành phố còn lại thuộc Tỉnh : 350.000đ/người/ngày.

- Các vùng còn lại : 300.000đ/người/ngày

- Chứng từ thanh thanh toán công tác phí : Giấy đi đường có ký duyệt của Thủ trưởng đơn vị, đóng dấu xác nhận của cơ quan nơi đến công tác ( Hoặc đóng dấu tại nơi thuê phòng ngủ tại nơi công tác) 
 2.6.Khoán công tác phí

Khoán công tác phí theo tháng: Áp dụng cho kế toán chuyên đi giao dịch và văn thư chuyển gửi công văn trong tháng , mức khoán 400.000đ/tháng ( Nếu đi giao dịch trên 10 lượt) 
2.7. Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ CM

- Chi bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính: Chi theo thực tế

Định mức : Không quá 35.000.000đồng/năm

- Chi  sửa chữa đường điện, cấp thoát nước : Chi theo thực tế 

Định mức : Không quá 50.000.000đ/năm

Sửa chữa nhỏ hạ tấng khác : Sửa chữa bàn ghế, đồ dùng dạy học: Chi theo thực tế : 

Định mức : Không quá 50.000.000đ/ năm

Tất cả các khoản chi trên phải đầy đủ thủ tục, chứng từ hợp lệ, hợp pháp

2.8.Nghiệp vụ chi phí chuyên môn của ngành

Nội dung chi bao gồm mua hàng hóa, vật tư dùng cho CM, trang thiết bị kĩ thuật chuyên dụng ( Không phải TSCĐ), chi mua in ấn dùng cho CM, tổ chức các hội nghị chuyên đề dạy học…..: Chi theo nhu cầu sử dụng thực tế.

2.9.Đồng phục, trang phục:

+ Trang bị cho GV thể dục: Chi cân đối trong nguồn NSNN cấp phân bổ hàng năm : 1000.000đ và GV bán chuyên trách : 1.500.000đ cho GV chuyên trách

+ Chi mua bổ sung trang phục cho GV dạy  phòng bộ môn, thí nghiệm ( Áo Blu, gang tay, khẩu trang): 500.000đ/người/năm học


2.10. Sách, tài liệu CM:


Chi mua những loại sách cần thiết phục vụ công tác chuyên môn, quản lý hành chính bổ sung vào tủ sách nhà trường, chi mua hàng hóa, thiết bị phục vụ CM: Định mức không quá 20.000.000đ/năm


2.10.Chi hội thảo, hội giảng,chuyên đề : Chi mua làm thiết bị


- Chuyên đề cấp huyện : Không quá 3.000.000đ/cuộc


- Chuyên đề cấp trường : Không quá 2.000.000đ/cuộc


2.10.Chi xét TNTHCS tuyển sinh:


- Xét TNTHCS : Thực hiện theo hướng dẫn số 2040/DH-SGD ngày 02/08/2012 của Sở GD Quảng Ninh.

- Tuyển sinh: Chi theo quy định hiện hành.

2.3. Chi cho các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp và ngoại khóa ( Quy mô toàn trường)

- Chi theo thực tế phát sinh không quá 6.000.000đ/cuộc ( Gồm trang trí khánh tiết, tăng âm, loa đài, đạo cụ…)
- Cấp tổ :   2.000.000đ/cuộc – 2.500.000đ/Cuộc
2.14. Chi luyện tập thể thao dự thi cấp huyện
Áp dụng theo quy định hiện hành và chi mức bằng 60% thi cấp tỉnh
* Nội dung chi : 

- Chi dụng cụ luyện tập: Theo thực tế phát sinh trên cơ sở tiết kiệm tối đa

- Chi bồi dưỡng luyện tập ( HLV+VĐV):  
- Chi bồi dưỡng thi đấu:  
- Chi bồi dưỡng nhân viên phục vụ, y tế:  
- Chi tiền ngủ( Nếu ĐK không thể về trong ngày)   
( Thời gian luyện tập và thi đấu không quá 10 ngày)
* Nếu tổ chức thi cấp trường:  Căn cứ mức chi cấp huyện, có thể lập kế hoạch chi bằng 80% mức chi cấp huyện
3. Các khoản chi khác

3.1.Chi hỗ trợ :  Chi hỗ trợ đi học, đào tạo : Phải có quyết định của cấp trên đi học. Chi theo các thông tư hiện hành

3.2. Chi khác :

- Chè nước : Chi theo thực tế trên cơ sở tiết kiệm, định mức không quá 400.000đ/tháng và các khoản khác không nêu ở trên : Chi theo nhu cầu sử dụng trên cơ sở tiết kiệm.
VII. CHI THU NHẬP TĂNG THÊM, KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI
Sau khi đã thực hiện tiết kiệm mà vẫn đảm bảo mọi chi phí hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thì số kinh phí tiết kiệm được sẽ đượcnhà trường áp dụng điều 15 của Nghị định 16/2015/NĐ –CP , cụ thể như sau:

* Trích tối thiểu 5% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp ; mua sắm bổ sung tài sản
* Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định;

* Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 01 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

Ghi chú: Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi: bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ thực hiện trong năm đơn vị được quyết định cân đối điều chỉnh  mức như sau:
- Trích 80% Kinh phí TK chi thu nhập tăng thêm
- Nhà trường có thể tạm chi thu nhập tăng thêm cho CB,GV,NV theo quý

1.Cơ chế chi thu nhập tăng thêm

* Hệ số điều chỉnh tăng thêm mức tối thiếu : Không quá 1,0

Căn cứ để phân phối thu nhập tăng thêm theo kết quả phân loại lao động A,B,C trong năm tài chính

· Xếp loại A: Hệ số : 1,0     - Xếp loại B: Hệ số: 0,8

· Xếp loại C: Hệ số : 0,6      - Không xếp loại : 0,0
2. Cơ chế quỹ khen thưởng, phúc lợi

* Căn cứ vào số tiền 20% của số tiết kiệm còn lại. Hiệu trưởng, Ban chấp hành CĐ, kế toán cân đối, phân bổ cho phù hợp

- Cơ chế chi quỹ phúc lợi:

+ Chi thăm hỏi CB-GV ốm đau, nằm viện dài ( Mổ, bệnh hiểm nghèo)

+ Hỗ trợ cho CB,GV,NV gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất.
+ Chi việc phúng,hiếu.

+ Chi mua sắm đồng phục cho CBGV,NV.
+ Hỗ trợ tham quan học tập, tập thể.
VIII.QUY CHẾ MUA SẮM,QUẢN LÝ,SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

1.Mua sắm,sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên TS,thanh lý tài sản

-Thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước về mua sắm tài sản, trang thiết bị.
- Chỉ mua sắm những tài sản thực sự cần thiết phục vụ cho công tác chuên môn nghiệp vụ và các hoạt động của nhà trường

- Việc thực hiện mua sắm phải tuân thủ đúng theo các thủ tục nhà nước quy định và mở sổ sách theo dõi

* Quản lý, sử dụng tài sản:

Việc quản lý tài sản thiết bị chuyên môn sẽ được giao cho từng bộ phận, cá nhân chuyên trách cá nhân nào sử dụng thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm bảo quản và quản lý . Khi hỏng phải báo cáo nhà trường để kiểm tra và sửa chữa.  
- Thiết bị đồ dùng dạy học: giao cho tổ chuyên môn nhà trường và phụ trách kho thiết bị quản lý .Nếu mất mát bộ phận đó phải chị trách nhiệm đền bù.

- Sách ,Tài liệu dùng chung : Giao cho bộ phận Thư viện quản lý: Nếu mất mát phải chịu trách nhiệm đền bù.

- Được kiểm kê ít nhất 1 lần sau mỗi năm học. Riêng tài sản kiểm kê cuối năm tài chính

* Ghi chó: Trong quá trình sử dụng xảy ra mất mát tài sản, trang thiết bị bộ phận bảo vệ phải chịu trách nhiệm đền bù theo đúng quy định.
XI. CHI TỪ NGUỒN THU HỌC PHÍ

Thực hiện theo hướng dẫn 2422/SGDĐT-KHTC ngày 16/9/2020 của Sở GD &ĐT Quảng Ninh “ hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục  năm học 2019- 2020”. 

 - 40% tổng thu học phí để chi cải cách tiền lương

-  Trích 60% tổng thu học phí chi  cho bổ sung cho sự nghiệp giáo dục
X. THỰC HIỆN CÔNG KHAI DÂN CHỦ
Thực hiện quy chế công khai dân chủ theo hình thức niêm yết, trình tự, thủ tục, quy trình, nội dung theo đúng quy định hiện hành của nhà nước

XI. tổ chức thực hiện:
Quy chế này được thông qua và thống nhất trước toàn thể cán bộ viên chức lao động trong nhà trường ngày 7 tháng 10 năm 2020 
Quy chế được áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021

Giao bộ phận kế toán theo dõi thự hiện quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động hoặc quy định, hướng dẫn mới của cơ quan thẩm quyền quy chế sẽ được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, mọi vướng mắc trực tiếp phản ánh với Hiệu trưởng để xem xét giải quyết 
                            TRƯỜNG THCS QUẢNG THẮNG HIỆU TRƯỞNG

                                                Nguyễn Thị Điệp

Nơi nhận:

- Phòng GD - ĐT Hải Hà( Giám sát)

- Phòng Tài chính – Kế hoạch Hải Hà( Giám sát)

- Kho bạc NN Hải Hà ( Giám sát)

- Lưu VP

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI HÀ

TRƯỜNG THCS QUẢNG  THẮNG
Số:   06   / QĐ - HT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

Quảng Thắng, ngày  11 tháng 01 năm 2020


 QUYẾT ĐỊNH
 Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUẢNG THẮNG
- Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 “ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị công lập”

- Căn cứ Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 2018-2019
- Căn cứ Quyết định số 33  /QĐ- GDĐT ngày   10  tháng  01   năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  Hải Hà về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

         Căn cứ các quy định, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi của Nhà nước ban hành;

         Căn cứ tình hình biên chế của nhà trường năm 2020
QUYẾT ĐỊNH :

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế chi tiêu nội bộ     năm 2020 của trường THCS Quảng Thắng  .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ  ngày 01/01/2020, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

     Điều 3. Ban giám hiệu, bộ phận kế toán và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Quảng Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

	Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo (G/s);
- Phòng Tài chính – KH (G/s);
- KBNN  Hải Hà (G/s) ;
- Lưu :VT; KT; BGH.
	HIỆU TRƯỞNG
 

 

 

Nguyễn Thị Điệp


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI HÀ

TRƯỜNG THCS QUẢNG ĐIỀN
Số:  01 / QĐ - HT 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

Quảng Điền, ngày  01 tháng 01 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
 Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUẢNG ĐIỀN 
- Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 “ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị công lập”

- Căn cứ Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 2017-2018

- Căn cứ Quyết định số 68/QĐ- GDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  Hải Hà về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

         Căn cứ các quy định, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi của Nhà nước ban hành;

           Căn cứ tình hình biên chế của nhà trường năm 2018 


Trường THCS Quảng Điền xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH :

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế chi tiêu nội bộ     năm 2018 của trường THCS Quảng Điền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ  ngày 01/01/2018 , các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

     Điều 3. Ban giám hiệu, bộ phận kế toán và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Quảng Điền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

	Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo (G/s);
- Phòng Tài chính – KH (G/s);
- KBNN  Hải Hà (G/s) ;
- Lưu :VT; KT; BGH.
	HIỆU TRƯỞNG
 

 

 

Nguyễn Thị Điệp


	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI HÀ

TRƯỜNG THCS QUẢNG ĐIỀN
------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

TRƯỜNG THCS QUẢNG ĐIỀN

(Ban hành kèm theo QĐ số 01/ QĐ-THCS ngày 24/01/2018)
A. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 “ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị công lập”

- Căn cứ Quyết định số 68/QĐ- GDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  Hải Hà về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

         Căn cứ các quy định, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi của Nhà nước ban hành;

           Căn cứ tình hình biên chế của nhà trường năm 2018 

B. NGUỒN THU

 Trường THCS Quảng Điền thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ mọi chi phí hoạt động.

 Nguồn thu Học phí: Thực hiện theo hướng dẫn số 2017/SGD-ĐT-KHTC ngày 23/8/2016 của Sở GD và Sở Tài chính –Kế hoạch Quảng Ninh

- Chế độ miễn, giảm học phí và chi phí học tập đối với học sinh: Thực hiện theo NĐ 86/2015/NĐ-CP và QĐ 292/2016/QĐ-UBND ngày 01/2/2016 của UBND Tỉnh Quảng Ninh.

C. MỤC ĐÍCH  XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

1. Thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong việc tổ chức công việc, sắp xếp bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; tăng nguồn thu nhằm từng bước cải thiện thu nhập cho cán bộ, viên chức của trường;

- Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho Hiệu trưởng; 

- Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức của trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước; cơ quan quản lý cấp trên; cơ quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định;

- Sử dụng tài sản, tài chính của trường đúng mục đích, có hiệu quả;

- Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí;

- Tạo công bằng trong đơn vị, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người có năng lực trong đơn vị.

D. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

 1. Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo trong hành lang pháp lý

 -  Quy chế chi tiêu nội bộ do Hiệu trưởng ban hành sau khi tổ chức thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ chức Công đoàn đơn vị. Quy chế chính thức phải được thông qua tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của trường, được thể hiện bằng văn bản chính thức. 

2. Quy chế chi tiêu nội bộ được gửi đến  Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn cứ kiểm soát chi. 
3. Nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mức chi thống nhất trong trường, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu quả, tăng cường công tác quản lý và phù hợp với hoạt động đặc thù của trường. 

4. Đối với nội dung chi thuộc phạm vi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ (chi quản lý, chi nghiệp vụ thường xuyên) đã có chế độ tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, Hiệu trưởng được quyết định mức chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý, nhưng tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Việc xây dựng theo quan điểm hệ thống và đồng bộ.

5. Những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của trường, trong phạm vi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa ban hành thì Hiệu trưởng có thể xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công việc trong phạm vi nguồn tài chính của trường.

6. Một số tiêu chuẩn, định mức và mức chi sau trường phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước:

6.1. Chế độ sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;

6.2. Chế độ chính sách thực hiện tinh giản biên chế (nếu có);

6.3. Chế độ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

7. Hiệu trưởng được quyết định mức trích cụ thể của các quỹ và việc sử dụng các quỹ theo quy chế chi tiêu nội bộ và phải công khai trong đơn vị.

8. Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, đơn vị, cá nhân phải bảo đảm có chứng từ, hoá đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định, trừ các khoản thanh toán, thanh toán công tác phí được trường thực hiện chế độ khoán theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

9. Không được dùng kinh phí của trường để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài sản trang bị tại nhà riêng hoặc cho cá nhân mượn để sử dụng cho việc riêng dưới bất kỳ hình thức nào  

D. NỘI DUNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

* Biên chế được giao trong năm 2018: 21 người

I/ CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN

1. Chi lương và các khoản phụ cấp theo lương 

 Thanh toán đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng chế độ đang hiện hành cho cán bộ ,giáo viên , nhân viên , lao động hợp đồng do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở thực hiện đủ ngày công, giờ công.

2, Chi thanh toán thêm giờ: áp dụng Thông tư liên tịch số 07/2013 /TTLT-BGD-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của liên tịch bộ Giáo dục - Nội vô-Bé Tài chính" "Hướng dẫn thực hiện chế ®ộ trả lương làm thêm giờ..... đối với nhà giáo trong các cơ sở công lập".

Thực hiện theo đúng quy định. Chỉ thanh toán thừa giờ cho những GV đã dạy đủ số tiết theo quy định 19 tiết/ tuần Theo TT số 28/2009/TTBGD -ĐT và TT15/2017 ngày 09/6/2017" Quy định chế độ làm việc đối với GV Phổ thông, hoặc dạy thay cho GV nghỉ chế độ ( Thai sản, ốm đau, thêm giờ do thiếu GV theo định mức biên chế, hoặc GV tham gia các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền điều động: Học tập bồi dưỡng, Thanh tra, kiểm tra)

Định mức số giờ dạy thêm trong năm: Không quá 200 giờ/ năm/GV

3, Chi thanh toán ngoài trời cho GV thể dục: Thực hiện theo QĐ số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ “ Quy định về chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với GV thể dục”
4, Thanh toán thêm giờ hành chính cho CB,GV,NV hành chính quản trị: Áp dụng TT số 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 05/01/2005 của liên bộ Bộ nội vụ - Bộ tài chính  và công văn  số 07/2013/TTLT- BGDĐT- BNV- BTC ngày 08/03/2013 của liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ nội vụ - Bộ tài chính.

 Trên cơ sở Thực hiện đủ ngày công, giờ công theo quy định 40 giê/TuÇn,  nhưng do tính chất công việc phải làm thêm giờ để hoàn thành nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Thủ trưởng ĐV hoặc cấp trên. Định mức: Không quá 200 giờ/năm/ người

* Thanh toán thêm giờ cho GV ôn luyện HS giỏi thi cấp tỉnh, huyện  nhưng phải có phê duyệt của cấp trên.

5, Mức tính cụ thể như sau:

* Đối với trường hợp làm thêm vào ban ngày: Được tính

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày = Tiền lương giờ X 150%(200%,300%) X Số giờ thực tế 

Trong đó:

- Mức 150%: áp dụng làm thêm vào ngày thường

- Mức 200%: áp dụng làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần

- Mức 300%: áp dụng làm thêm vào ngày lễ, tết

*Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm được tính:

Tiền làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương làm thêm 1 giờ vào ban ngày X 130% X Số giờ thực tế làm thêm.

* Số giờ dạy thêm được tính cho cả năm không quá 200 giờ / năm theo quy định

6, Thời gian thanh quyết toán:

- Đối với làm việc giờ hành chính: thanh toán vào cuối năm tài chính

- Đối với thêm tiết giáo viên: Thanh toán sau khi kết thúc năm học

II. CHI PHÍ NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

1, Chi thanh toán dịch vụ công cộng: Gồm điện nước + Vệ sinh môi trường)

- Điện: Chi theo thực tế phát sinh trên cơ sở ý thức trách nhiệm tiết kiệm tối đa của mỗi CB,GV,NV và học sinh nhưng vẫn đảm bảo mọi nhu cầu hoạt động trong nhà trường

- Vệ sinh môi trường ( Chi mua nguyên liệu xử lý bể phốt, vệ sinh môi trường, nạo vét cống rãnh,,,) : Chi theo nhu cầu thực tế phát sinh, do Hiệu trưởng Quyết định

* Tất cả các khoản chi trên phải có thủ tục, chứng từ đầy đủ, hợp lý, hợp pháp.

2, Vật tư văn phòng: ( Bao gồm của GV + Bộ phận quản lý hành chính)

a ,VPP đối với giáo viên: Thực hiện khoán VPP 

Định mức chi: Bình quân không quá 400.000 đồng/ 1GV/n¨m học 

Được thanh toán chia làm 2 kỳ vào đầu mỗi kỳ học
b, VPP dùng cho công tác quản lý, quản trị, hành chính...( Gồm mực in, giấy in, bút,......:) Chi theo nhu cầu sử dụng thực tế của từng bộ phận công tác, trên cơ sở tiết kiệm

- Định mức chi không quá 12.000.000đồng/Quý.

- Đổ mực máy in, máy phô tô: Định mức không quá 25.000.000đ/ năm

* Nếu phát sinh nhu cầu cần kinh phí lớn hơn, do Hiệu trưởng Quyết định

c, Công cụ, dụng cụ, vật tư  văn phòng khác ( Bao gồm mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng: Chi theo nhu cầu thực tế nhưng trên cơ sở tiết kiệm.

d, Vật tư văn phòng cho công tác vệ sinh khu hiệu bộ và hành chính: Định mức không quá 6.000.000đ/ quý
*Tất cả các khoản chi VTVP được mở sổ theo dõi , cấp phát trực tiếp theo quy định.

3, Thông tin liên lạc:( Bao gồm điện thoại, báo chí, .........)

a, Sử dụng điện thoại ;

- Máy cố định tại công sở: Thanh toán theo thực tế: Không quá 200.000 đồng/tháng. (Không thanh toán tiền điện thoại cố định tại nhà riêng cho bất kỳ đối tượng nào)

b, Sử dụng báo chí: Đặt mua những loại báo ngành, Báo Thiếu niên tiền phong
C, Sử dụng mạng Internet: Thanh toán thực tế , không quá 1.000.000đ/tháng ( Không sử dụng cho công việc riêng)

 Tất cả các khoản trên thanh toán theo hoá đơn thực tế bằng hình thức chuyển khoản.

c, Tuyên truyền ,Quảng cáo , Phim ảnh, bưu phí: Chi theo nhu cầu thực tế

4, Chi phí hội nghị và tiếp khách:

a, Chi phí hội nghị 

Thực hiện theo TT40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài Chính “về việc quy định chế ®ộ công tác phí , chế độ hội nghị” và công văn số 5806/UBND ngày 09/8/2017của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng áp dụng : Là các hội nghị Khai giảng năm học, sơ kết và tổng kết năm, hội nghị CBCC-VC LĐ, hội nghị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, Hội nghị họp phụ huynh toàn trường.

Định mức chi: 

- Tiền thuê giảng viên( Hoặc báo cáo viên trực tiếp):  không quá 100.000đ/ buổi
- Tiền thuê hội trường:(Trong trường hợp địa điểm trường không đáp ứng được số lượng đại biểu tham dự)

- Tiền tài liệu cho đại biểu tham dự: Chi theo thực tế

- Tiền nước uống trong cuộc họp: Định mức chi:10.000 ®ång/ng­êi/buổi
- Chi hỗ trợ tiền ăn nghỉ cho đại biểu không hưởng lương: Mức ăn: 100.000 đồng/người

-  Ngoài các khoản trong chi theo quy định chưa có ở trên ( Nếu có) sẽ thanh toán theo quy định hiện hành.

- Tiền trang trí khánh tiết: Định mức chi không quá 300.000 đồng/cuộc.

Phát sinh kinh phí lớn hơn do hiệu trưởng quyết định

b, Chi phí tiếp khách
Định mức chi: 

- Nước uống: Tối đa 10.000 ®ång/ng­êi/buổi

- Cơm thân mật:

+ Khách TW, các nhà đầu tư tài trợ,viện trợ các tỉnh, thành phố, Đoàn CMlão thành, già làng trưởng bản:Định mức Không quá 200.000 đồng/Suất

+ Khách còn lại: Định mức chi không quá 150.000đ/suất

5, Chế độ công tác phí: 

Thực hiện theo TT40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài Chính “về việc quy định chế ®ộ công tác phí, chế độ hội nghị” và công văn số 5806/UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

a, Tiền vé xe: Cán bộ được cử đi công tác được thanh toán theo giá vé hiện hành của tuyến đường đi công tác. Nếu trường hợp không có vé được thanh toán bằng bảng kê.

- Đi công tác tại các xã trong huyện ( Quảng Đức, Quảng Sơn, Đường Hoa, Tiến Tới : Thanh toán 50.000d/2 lượt ; Đảo Cái chiên : 150.000đ/2 lượt)

b, Phụ cấp lưu trú:

Được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi về đơn vị của mình.

* Đi công tác trong nội huyện: Quảng Sơn, Quảng Đức, Đường Hoa, Tiến Tới

+ Mức phụ cấp: 70.000đ/ng­êi/ngµy cho người đi về trong ngày( Không ngủ qua đêm)

+ Đi công tác tại Cái Chiên: Mức 200.000đ/ngày/người 

* Đi công tác ngoài huyện
- Mức phụ cấp: 100.000đồng/người/ngàycho người đi về trong ngày

- Mức phụ cấp : 200.000đồng/người/ngày cho người công tác ngủ qua đêm

* Đi công tác các vùng Biển, đảo: Mức phụ cấp 250.000đ/ ngày
c, Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi công tác

* Người được cơ quan cử đi công tác thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo phương thức thanh toán khoán tiền ngủ( Nếu không có hoá đơn) theo các mức sau:

- Đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và TP là đô thị loại 1 thuộc tỉnh: Mức khoán 450.000đồng/người/ngày

- Đi công tác tại các các huyện thuộc TP trực thuộc TW, Thị xã,TP còn lại thuộc Tỉnh: Mức khoán 350.000đ/nười /ngày 

- Các vùng còn lại:  300.000đồng/người/ngày.

* Cơ quan thanh toán theo giá thuê phòng thực tế( Có hoá đơn hợp pháp) thanh toán như sau:

* Chứng từ thanh toán công tác phí là: Giấy đi đường có ký duyệt của hiệu 

trưởng và xác nhận của cơ quan nơi đến công tác

( Đi công tác nếu ngủ ở đâu phải đóng dấu giấy đi đường ở đó)

* Khoán công tác phí theo tháng: áp dụng cho kế toán chuyên đi giao dịch và văn thư chuyển gửi công văn trong tháng, mức khoán 350.000đ/th¸ng.

6. Sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ CM

- Chi bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính: Chi theo thực tế

Đinh mức : Không quá 40.000.000 đồng/năm.

- Chi sửa chữa đường điện, cấp thoát nước: Chi theo thực tế

Định mức: Không quá 80.000.000 đồng/năm

- Sửa chữa nhỏ hạ tầng khác: Sửa chữa  bàn ghế , đồ dùng thiết bị dạy học, Chi theo thực tế

Định mức chi : không quá 100.000.000 đồng/năm.

  Tất cả các khoản chi trên phải đầy đủ thủ tục, chứng từ hợp lệ, hợp pháp.

7. Nghiệp vụ chi phí chuyên môn của ngành:

Nội dung chi: bao gồm mua hàng hoá, vật tư dùng cho CM ,trang thiết bị 

kĩ thuật chuyên dụng ( Không phải TSCĐ) , chi mua in ấn chỉ dùng cho CM, tổ chức các hội nghị chuyên đề dạy học...........: Chi theo nhu cầu sử dụng thực tế

7.1. Đồng phục, trang phục 

+ Trang bị cho GV thể dục : Chi cân đối trong nguồn NSNN cấp phân bổ hàng năm

+ Chi mua trang phục cho GV dạy phòng bộ môn, thí nghiệm: 500.000đ/ người/ năm:
7.2, Sách ,tài liệu CM: Chi mua những loại sách cần thiết phục vụ cho công tác CM, quản lý hành chính bổ sung vào tủ sách nhà trường, chi mua hàng hóa, thiết bị phục vụ CM: Định mức không quá 100.000.000đ/ năm

7.3, Chi hội thảo, hội giảng, chuyên đề: Chi mua làm thiết bị 

- Chuyên đề cấp huyện: Không quá 2.000.000đ/ cuộc

- Chuyên đề cấp trường: Không quá 1.000.000đ/ 

7.4,  Chi xÐt TN THCS : Thực hiện theo hướng dẫn số 2040/HD-SGD ngày 02/8/2012 của Sở GD Quảng Ninh. 

7.5, Chi cho các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp và ngoại khoá:(Quy mô toàn trường)

- Chi theo thực tế phát sinh không quá 4.000.000đ/ cuộc ( Gồm trang trí khánh tiết, tăng âm, loa đài, đạo cụ...)

- Cấp tổ: Không quá 2.000.000đ/ cuộc

8, Chi luyện tập văn nghệ, thể thao dự thi cấp huyện

Áp dụng Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND Tỉnh Quảng ninh

- Chi dụng cụ luyện tập: Theo thực tế phát sinh trên cơ sở tiết kiệm tối đa

- Chi bồi dưỡng luyện tập ( HLV+VĐV): 27.000đ/ ngày/ người

- Chi bồi dưỡng thi đấu: 36.000đ/ ngày / người

- Chi bồi dưỡng nhân viên phục vụ, y tế: 18.000đ/ ngày/ người

( Thời gian luyện tập và thi đấu không quá 10 ngày)

* Nếu tổ chức thi cấp trường: Chi như sau

- Bồi dưỡng Ban tổ chức: , Ban giám khảo: 30.000đ/ ngày/ người

- Bồi dưỡng Ban trọng tài: 30.000đ/ người/ trận

- Bồi dưỡng NV phục vụ: 18.000đ/ ngày/ người

- Chi trang trí khánh tiết: 300.000đ

III.CÁC KHOẢN CHI KHÁC
a, Chi hỗ trợ: Chi hỗ trợ đi học tập, đào tạo: Phải có Quyết định của cấp 

trên cử đi học. Chi theo TT139/2010 ngày 21/9/2010 ‘ Quy định chế độ đào tạo…”
b, Chi khác: ChÌ nước : Chi theo thực tế trên cơ sở tiết kiệm, định mức không quá 400.000đ/ tháng và các khoản khác không nêu ở trên : Chi theo nhu cầu sử dụng , trên cơ sở tiết kiệm.
IV. CHI THU NHẬP TĂNG THÊM, KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI
- Sau khi đã thực hiện tiết kiệm mà vẫn đảm bảo mọi chi phí hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, thì số kinh phí tiết kiệm được sẽ được nhà trường
- Áp dụng điều 15 của Nghị định 16/2015/NĐ-CP,cụ thể như sau:

1, Trích tối thiểu 5% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; Mua sắm bổ sung tài sản

2, Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 01 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định;

3, Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối đa không quá 01 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị;

Ghi chú: Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi: bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ thực hiện trong năm đơn vị được quyết địnhcân đối đ/ chỉnh  mức như sau:

1,Trích 100% Kinh phí TK chi thu nhập tăng thêm

2, Nhà trường có thể tạm chi thu nhập tăng thêm cho CB,GV,NV theo quý  

I. Cơ chế chi thu nhập tăng thêm: 

* Hệ số điều chỉnh tăng thêm mức tối thiểu : Không quá 1,0

Căn cứ để phân phối thu nhập tăng thêm theo kết quả phân loại lao động A,B,C trong năm tài chính


- Xếp loại A: hệ số: 1,0


- Xếp loại B: hệ số : 0,8


- Xếp loại C: Hệ số: 0,6


- Không xếp loại:   0,0

II. Cơ chế chi quỹ khen thưởng, phúc lợi :

* Căn cứ vào số tiền 20% của số tiền tiết kiệm còn lại sau khi chi thu nhập tăng thêm, Hiệu trưởng, Ban chấp hành CĐ, kế toán cân đối, phân bổ cho phù hợp.
- Cơ chế chi Quỹ phúc lợi: 

. Chi thăm hỏi CB - GV ốm đau nằm viện dài ngày( mổ, bệnh hiểm nghèo)

. Hỗ trợ cho CB, GV, NV gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất

. Chi việc hiếu, hỉ 

. Chi mua sắm đồng phục cho CB,GV, NV

. Hỗ trợ tham quan học tập tập thể

V/ QUY CHẾ MUA SẮM, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

1, mua sắm , sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên TS, thanh lý tài sản: 

Thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước về mua sắm tài sản, trang thiết bị
- Chỉ mua sắm những tài cản thực sự cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động của nhà trường

- Việc thực hiện mua sắm phải tuân thủ đúng  theo các thủ tục nhà nước quy định và mở sổ sách theo dõi. 

* Quản lý, sử dụng tài sản:

Việc quản lý tài sản thiết bị chuyên môn sẽ được giao cho từng bộ phận, cá nhân chuyên trách cá nhân nào sử dụng thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm bảo quản và quản lý . Khi hỏng hóc phải báo cáo nhà trường để kiểm tra và sửa chữa.  

- Thiết bị đồ dùng dạy học: giao cho tổ chuyên môn nhà trường và phụ trách kho thiết bị quản lý .Nếu mất mát bộ phận đó phải chị trách nhiệm đền bù.

- Sách ,Tài liệu dùng chung : Giao cho bộ phận Thư viện quản lý: Nếu mất mát phải chịu trách nhiệm đền bù.

- Được kiểm kê ít nhất 1 lần sau mỗi năm học. Riêng tài sản kiểm kê cuối năm tài chính

* Ghi chó: Trong quá trình sử dụng xảy ra mất mát tài sản, trang thiết bị bộ phận bảo vệ phải chịu trách nhiệm đền bù theo đúng quy định.

VI/ CHI TỪ NGUỒN THU HỌC PHÍ

Thực hiện theo hướng dẫn 2292/SGDDT-KHTC ngày 05/9/2018 của Sở GD và Sở tài Chính – Kế hoạch Quảng Ninh “ hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018- 2019”. Cụ thể

Nhà trường được giữ lại: 100% tiền đóng học phí để chi như sau:

- 40% tổng thu học phí để chi cải cách tiền lương

-  Trích 60% tổng thu học phí chi mua sắm, sửa chữa tài sản và trang thiết bị đồ dùng dạy học

E/ THỰC HIỆN CÔNG KHAI DÂN CHỦ

Thực hiện quy chế công khai dân chủ theo hình thức niêm yết, trình tự, thủ tục, quy trình, nội dung theo đúng quy định hiện hành của nhà nước

F/ tổ chức thực hiện:

- Quy chế được thông qua và thống nhất trước  toàn thể cán bộ viên chức lao động  nhà trường ngày 2 tháng 10 năm 2018.

- Quy chế được thực hiện  từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019

- Giao cho bộ phận Tài vụ theo dõi và thực hiện quy chế này

- Trong quá trình thực hiện nếu có biến động hoặc quy định, hướng dẫn mới của cơ quan thẩm quyền quy chế sẽ được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, mọi vướng  mắc trực tiếp phản ánh với Hiệu trưởng để xem xét và giải quyết.

	Nơi nhận:

- Phòng GD - ĐT Hải Hà( Giám sát)

- Phòng Tài chính – Kế hoạch Hải Hà( Giám sát)

- Kho bạc NN Hải Hà ( Giám sát)

- Lưu VP
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